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Nhà nguyễn với việc trùng tu chùa tháp,  

phát triển phật giáo xứ Huế xưa 
                                                                       

 

 
háng 10 năm 1558, Đoan quận công 
Nguyễn Hoàng vâng mệnh vua Lê 

Anh Tông vào trấn nhậm xứ Thuận Hoá. 
Mặc dù, lúc đầu là người thiên trọng Đạo 
giáo, thích dùng đạo sĩ(1) nhưng nhận 
thấy sự ảnh hưởng to lớn của Phật giáo 
trong việc thu phục lòng dân nên dần dần 
Nguyễn Hoàng đã có những hành động cụ 
thể để phát triển đạo Phật: chùa tháp 
được xây dựng, sư sãi được trọng vọng. 
Nối tiếp Nguyễn Hoàng, các chúa - vua 
Nguyễn sau này đều đã có những hành 
động cụ thể trong việc mở mang, phát 
triển đạo Phật xứ Huế mà nổi bật trong 
đó là việc xây dựng, trùng tu chùa tháp.  

1. Giai đoạn 1558 - 1801 

Đây là thời kì Nguyễn Hoàng vâng mệnh 
vua Lê vào trấn nhậm xứ Thuận Hoá và 
vẫn trên danh nghĩa là con dân nhà Lê, 
hằng năm ra Bắc Hà triều cống, thần phục. 
Tuy nhiên, vào cuối thế kỉ XVI, xã hội Việt 
Nam trở nên cực kì rối ren, phức tạp. Ngoài 
Bắc, các thế lực nhà Lê - Trịnh - Mạc luôn 
tranh giành quyền lực và Nguyễn Hoàng 
với nhãn quan chính trị đặc biệt đã bắt 
đầu có tư tưởng li khai, lập cõi riêng đối 
chọi với nhà Trịnh ở Đàng Ngoài. Hành 
động vượt biển trốn vào xứ Thuận Hoá 
năm 1600 sau 8 năm bị nhà Trịnh giữ lại 
Đông Đô mà không cho về Đàng Trong đã 
cho thấy rõ quyết tâm đó của một vị chúa 
khi đã sang tuổi 76. 

Tạ Quốc Khánh(*) 

Lần trở lại Thuận Hóa năm 1600, 
Nguyễn Hoàng đã nhận rõ sức mạnh tinh 
thần của đạo Phật trong việc thu phục 
nhân tâm cho nên ngay năm sau, ông cho 
dựng lại chùa Thiên Mụ trên ngọn đồi Hà 
Khê(2). Để mở đầu cho việc trùng kiến 
ngôi cổ tự này, Nguyễn Hoàng đã đưa ra 
huyền thoại về một bà tiên mặc áo đỏ 
quần xanh với lời phán bảo về một vị 
chân chúa đến lập chùa, tụ linh khí, phát 
triển bờ cõi(3). Không chỉ Nguyễn Hoàng, 
nối tiếp các đời sau, các vua, chúa nhà 
Nguyễn đều có những hành động tích cực 
trong việc tu bổ, phát triển chùa Thiên 
Mụ và coi đây như một quốc tự quan 
trọng nhất của xứ Đàng Trong (và của cả 
nước khi Gia Long thống nhất giang sơn).  

Sách Đại Nam nhất thống chí ghi các 
lần sửa chùa Thiên Mụ như sau: “Thái 

Tông năm ất Tỵ (1665) sửa lại, Hiển 
Tông năm Canh Dần thứ 19 (1710) đúc 
chuông lớn, năm Giáp Ngọ thứ 23 (1714) 
 

*. ThS., Viện Bảo tồn Di tích, Bộ Văn hoá-Thể thao 
và Du lịch. 

1. Thích Hải ấn và Hà Xuân Liêm. Lịch sử Phật giáo 
xứ Huế, Nxb. Văn hoá Sài Gòn, 2006, tr. 85. 
2. Ngôi chùa này vốn có từ trước và ®< được Dương 
Văn An mô tả trong ¤ châu cận lục “Thiên Mụ tự, 
Kim Trà huyện, Giang Đạm x/ chi Nam, thượng cư 
sơn lĩnh, hạ chÈm giang lưu...”. Xem: Dương Văn 
An. ¤ châu cận lục. bản dịch của Bùi Lương, Văn 

hoá á Châu xuất bản, Sài Gòn 1961, tr. 70. 
3. Quốc sử quán triều Nguyễn. Đại Nam nhất thống 
chí. Tập 1. Nxb Thuận Hoá, 1997, tr.83. 
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lại sửa lại. Quy chế từ cửa chùa vào là điện 
Thiên Vương, điện Ngọc Hoàng, bảo điện 
Đại Hùng, nhà Thuyết Pháp, lầu Tàng 
Kinh, điện Thập Vương, nhà Thuỷ Vân, 
nhà Tri Vị, điện Đại Bi, điện Dược Sư, nhà 
Tăng, nhà Thiền vài mươi sở, phía sau 
chùa dựng các sở tỉ da viên và phương 

trượng cũng đến vài mươi sở. Năm ất Mùi 
thứ 24 (1715) chúa thượng thân làm văn 
bia khắc vào đá dựng ở trước chùa, bờ sông 
thì dựng đài cầu…”(4). Có thể thấy, tới đầu 
thế kỉ XVIII, chùa Thiên Mụ đã trở thành 
một đại danh lam, được các chúa Nguyễn 
hết mực quan tâm, vun đắp. Một năm sau 
việc trùng kiến chùa Thiên Mụ, năm Nhâm 
Dần 1602 Nguyễn Hoàng lại cho tu bổ 
chùa Sùng Hoá (thuộc làng Lại Ân, huyện 
Tư Vinh) (5).  

Khi chúa Tiên Nguyễn Hoàng mất, 
người con thứ sáu của ông là Nguyễn 
Phúc Nguyên lên nối nghiệp chúa (chúa 
Sãi) và đã biến chùa Thiên Mụ thành nơi 
thờ cha mẹ, tổ tiên mình. Đặc biệt, dưới 
thời chúa Sãi, những điệu múa khúc ca 
Phật giáo đã được Đào Duy Từ sáng tác, 
tạo nền tảng cho sự phát triển của lễ 
nhạc Phật giáo Huế sau này. 

Trong thế kỉ XVII, dưới thời Hiền 
Vương Nguyễn Phúc Tần tại vị (1648 - 
1687), Phật giáo Thuận Hoá đã phát 
triển mạnh mẽ với những đợt hoằng pháp 
của các thiền sư Việt Nam và Trung 
Quốc. Không chỉ sửa chùa Thiên Mụ năm 
1665, Hiền Vương còn sửa chùa Tư 
Khách (Hoà Vinh) năm 1668, công việc 
kéo dài 1 năm. Năm 1684, vị chúa này lại 
cấp tiền, cấp đất cho Hoà thượng Nguyên 
Thiều (người Trung Quốc sang) xây chùa 
Vĩnh Ân ở phía nam sông Hương (nay 
gần đàn Nam Giao), mở đầu cho việc phát 
triển Thiền phái Lâm Tế ở đất Thuận 
Hoá, v.v… 

Tiếp sau Hiền Vương là thời kì trị vì 
của Ngãi Vương Nguyễn Phúc Thái (1687 
-1691), một người như Lê Quý Đôn nhận 
xét là “khoan hoà và yêu kẻ sĩ”(6). Ngay 
khi kế vị, Nguyễn Phúc Thái đã cho dời 
dinh phủ từ Kim Long về Phú Xuân (nay 
là Kinh thành Huế), mở ra một trang sử 
mới cho dòng họ Nguyễn. Năm sau 
(1688), ông cho sửa chùa Thuận An(7).  

Năm 1689, Ngãi Vương đổi hiệu chùa 
Vĩnh Ân (xây dựng dưới thời Hiền Vương) 
thành Quốc Ân, miễn giảm tất cả thuế 
đất cho nhà chùa, ban biển ngạch Sắc tứ 
Quốc Ân tự(8). Song song với đó, Ngãi 
Vương cũng cử nhà sư Nguyên Thiều 
sang Trung Quốc thỉnh danh tăng Thạch 
Liêm. Mặc dù chưa mời được Thạch Liêm 
sang ngay năm đó nhưng Nguyên Thiều 
cũng đã mang về nhiều chuông, tượng, 
pháp khí, góp công lớn trong việc hoằng 
dương Phật pháp xứ Thuận Hoá.  

Ngãi Vương mất, con là Nguyễn Phúc 
Chu lên nối nghiệp khi mới 17 tuổi. Vị 
minh vương này tại ngôi được 34 năm 
(1691 - 1725), ngoài tài văn võ song toàn, 
còn là một Phật tử thuần thành. Dưới thời 
này, ở Thuận Hoá “chùa chiền khắp xứ, sãi 
vãi đầy đoàn”(9), nhiều sư tăng Trung Quốc 
cũng sang hoằng pháp. Chính Nguyễn 
Phúc Chu đã mời được sư Thạch Liêm sang 
Thuận Hoá để mở giới đàn tại chùa Thiền 
Lâm(10), truyền giới cho hơn 4.000 Phật tử 
 
4. Quốc sử quán triều Nguyễn. Sđd, tr.83. 
5. Quốc sử quán triều Nguyễn. Sđd, tr.204. 
6. Lê Quý Đôn. Phủ biên tạp lục, Nxb. KHXH, Hà 
Nội, 1977, tr. 63. 
7. Dẫn theo: Phan Khoang. Việt sử xứ Đàng Trong, 
Nxb .Văn học 2001, tr. 163. Nay chùa Thuận An không 
còn nữa. 
8. Sắc tứ nghĩa là được vua ban “Chỉ”, chấp nhận 
ngôi chùa đó là chùa chính thức. Vị tăng sĩ ở chùa đó 
có giới đao và độ điệp của nhà vua cấp. 
9. Thích Đại Sán. Hải ngoại kí sự, Viện Đại học Huế 
xuất bản, 1963, tr. 40. 
10. Nay nằm ở đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế. 
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năm 1695. Đặc biệt, cũng trong năm đó, 
Minh Vương đã phê chuẩn cho sửa chữa, 
xây dựng chùa Thiền Lâm trở thành một 
đại danh lam với “Vân trù, Thiền đường, 
Vân Thuỷ đường dựng lên phía tả; Thị 
liêu, Trai đường, Độc Luật đường, Am 

chủ liêu dựng ở phía hữu. ở giữa làm 
một giới đàn…”(11), công trường này huy 
động tới hơn 2.000 người. Sau khi hoàn 
thành, chùa Thiền Lâm trở thành một tổ 
đình của Thiền phái Tào Động, một 
trường hạ cho sư tăng cả hai đạo Thuận - 
Quảng. Ngoài ra, chúa còn phong Thiền 
sư Quả Hoằng ở núi Tam Thai làm Quốc 
sư; trùng kiến và đúc đại hồng chung tại 
chùa Thiên Mụ năm 1714 và ban cho 
chùa Quốc Ân bốn chữ “Linh thứu cao 
phong” cùng hai bức đối liễn có lạc khoản 
“Quốc vương Thiên Túng đạo nhân ngự 
đề”(12). Sau khi Hoà thượng Thạch Liêm 
về nước, chúa Nguyễn Phúc Chu tự xưng 
mình là đệ tử đời thứ 30 của Thiền phái 
Tào Động(13). 

Tiếp sau đó, Ninh Vương Nguyễn Phúc 
Thụ (1725 - 1738) lấy hiệu là Vân Tuyền 
đạo nhân, Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát 
(1738 -1765) lấy hiệu là Từ Tế đạo nhân, 
đều là những vị chúa mộ đạo Phật, nhiều 
lần tổ chức giới đàn, ban biển hiệu chùa và 
độ Tăng. Năm 1729, một năm sau khi Hoà 
thượng Nguyên Thiều mất, chúa Nguyễn 
Phúc Thụ ban cho sư là “Sắc tứ Quốc Ân 
đường thượng Lâm Tế chánh tông”. Chúa 
Nguyễn Phúc Khoát đã viết và ban sắc tứ 
cho ba ngôi chùa quanh chính dinh: Báo 
Quốc, Khánh Vân và Quang Đức vào năm 
Đinh Mão (1747)(14); năm Bính Tý 1756, 
ban sắc tứ cho chùa Sơn Tùng (xã Sơn 
Tùng, huyện Quảng Điền). Chính Võ 
Vương là người góp phần đưa chùa Báo 
Quốc trở thành một trong các tổ đình lớn 
nhất của Thiền phái Lâm Tế ở xứ Huế lúc 
bấy giờ.  

Năm 1765, Nguyễn Phúc Thuần lên 
nối vị khi mới 12 tuổi. Bắt chước người 
ông và người cha của mình, Nguyễn Phúc 
Thuần cũng đặt hiệu là Khánh Phủ đạo 
nhân. Nhưng vị Định Vương này là người 
“tuổi trẻ, thích chơi bời múa hát”(15). Mặt 
khác, lúc này xã hội Đàng Trong trở nên 
cực kì rối ren với các bè đảng tranh đoạt 
quyền lực. Định Vương vừa phải lo đối 
phó với quyền thần Trương Phúc Loan 
lộng hành, lại phải đối phó với cuộc khởi 
nghĩa của nông dân Tây Sơn cũng bắt 
đầu nổ ra nên đã không quan tâm nhiều 
tới chùa chiền, sư sãi như các vị tiên 
chúa. Thêm nữa, năm 1775, khi nhà 
Trịnh từ Bắc Hà đưa quân vào chiếm 
được Phú Xuân, rồi năm 1786 bị quân 
Tây Sơn chiếm lại, chúa Nguyễn và gia 
quyến phải bôn tẩu vào trong Nam thì 
chùa chiền xứ Thuận Hoá gần như bị bỏ 
hoang. Nhiều chùa công như Thiên Mụ, 
Thuận An, Kim Long, Hà Trung, v.v… 
không còn người trụ trì do phủ chúa bổ 
tới nên hoang lạnh đổ nát. Đến thời Tây 
Sơn có chùa bị chiếm làm dinh thự quan 
lại (chùa Thiền Lâm thành tư dinh Thái 
sư Bùi Đắc Tuyên), có chùa thành kho 
chứa diêm tiêu (chùa Báo Quốc)(16), v.v… 
 
11. Thích Đại Sán. Hải ngoại kí sự, Viện Đại học 
Huế xuất bản, 1963, tr. 72-73. 
12. Nguyễn Phúc Chu tự đặt hiệu cho mình là Thiên 
Túng đạo nhân. 

13. Thích Hải ấn và Hà Xuân Liêm. Lịch sử Phật 
giáo xứ Huế, Nxb. Văn hoá Sài Gòn, 2006, tr. 169. 
14. Quốc sử quán triều Nguyễn. Sđd., tr. 199 - 201. 
Trong sách ghi năm Đinh M<o thuộc bản triều Thế 
Tông thứ nhất nhưng thực ra đây là năm Thế Tông 
(Nguyễn Phúc Khoát) thứ 4 vì năm Giáp Tý (1744), 
Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi vương. Biển Sắc tứ lưu 
tại chùa Báo Quốc cũng có dòng lạc khoản “Cảnh 
Hưng bát niên (1747). Xem thêm: Hà Xuân Liêm. 
Những ngôi chùa Huế, Nxb. Thuận Hoá, Huế 2000, 
tr. 67. 
15. Lê Quý Đôn. Phủ biên tạp lục, Nxb. KHXH, Hà 
Nội 1977, tr. 71. 
16. Xem thêm:  Hà Xuân Liêm. Những ngôi chùa 
Huế, Nxb. Thuận Hoá, Huế 2000, tr. 68, 78. 
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Đây là giai đoạn suy thoái nhất của Phật 
giáo xứ Thuận Hoá kể từ khi Nguyễn 
Hoàng đi mở cõi. 

2. Giai đoạn 1802 - 1945 

Năm 1802, sau khi giành chính quyền 

từ tay nhà Tây Sơn, Nguyễn ánh lên ngôi 
vua mở ra một triều đại mới trong lịch sử 
Việt Nam, triều Nguyễn. Kinh đô vẫn đóng 
ở Phú Xuân - Huế và lúc này nước Việt 
Nam đã thực sự thống nhất với sự cai trị 
của dòng họ Nguyễn. Đối với Phật giáo, các 
vị vua quan triều Nguyễn tuỳ mức độ khác 
nhau đều có những đóng góp đáng kể trong 
việc xây dựng, sửa chữa chùa chiền, độ 
tăng, ban sắc tứ góp phần đưa Huế thành 
trung tâmPhật giáo của Việt Nam. 

Năm 1804, trong chuyến tuần du Bắc 
Hà, vua Gia Long đã ban lệnh: “Từ nay về 
sau, chùa quán có đổ nát mới được tu bổ, 
còn làm chùa mới, tô tượng, đúc chuông, 
đàn chay, hội chùa hết thảy đều cấm. Sư 
sãi có kẻ chân tu thì lí trưởng sở tại phải 
khai rõ tính danh quán chỉ, đem nộp ở 
quan trấn để biết rõ số”(17). Tuy ban chỉ dụ 
như vậy, nhưng những hành động sau đó 
của vị vua đầu triều Nguyễn này cho thấy 
ông không phải là người quay lưng hoàn 
toàn với Phật giáo. Ngay năm đầu lên ngôi, 
Gia Long đã lập đàn trai ở chùa Thiên Mụ 
để tế các chiến sĩ tử trận. Đại trai đàn còn 
được ông lập vào các năm 1803, 1811 cũng 
tại ngôi chùa này(18). 

Ngôi chùa đầu tiên được vua Gia Long 
cho tu sửa lại có lẽ là chùa Long Quang 
(nằm ở phía tây kinh thành, sửa năm 
1803)(19). Bên cạnh đó, một loạt chùa xứ 
Huế đã do vương phi, hoàng hậu bỏ tiền 
của ra tu sửa như: Thừa Thiên Cao 
Hoàng hậu sửa chùa Thiền Lâm(20). Năm 
Gia Long 4 (1805), công chúa Nguyễn 
Ngọc Tú đã bỏ 300 quan tiền tái thiết 

chùa Quốc Ân. Năm Gia Long 7 (1808), 
Hiếu Khang Hoàng hậu bỏ của ra sửa 
chùa Báo Quốc(21).  

Năm 1815, vua Gia Long đã cho đại 
trùng kiến ngôi Quốc tự Thiên Mụ sau 
nhiều năm bị hoang phế, đổ nát. Trong 
lần trùng kiến này, nhiều hạng mục công 
trình mới được xây dựng: Đại hùng bảo 
điện, điện Di Lặc, điện Quan Âm, lầu 
Tàng thư, Nghi môn (Tam quan), lầu 
chuông, lầu trống, v.v…(22). 

Đến triều Minh Mạng, ngay năm đầu 
khi nối ngôi (1820), nhà vua đã mở đại 
trai đàn tại chùa Thiên Mụ. Hai năm 
sau, ông đã cấp vật liệu và 300 quan tiền 
để tu bổ chùa tổ Quốc Ân khang trang 
hơn. Tiếp đó, năm Minh Mệnh 17 (1836), 
nhà vua đã cho trùng kiến Quốc tự 
Thánh Duyên trên núi Thuý Vân (phía 
đông kinh thành, một đại danh lam của 
đất Thần Kinh, một trong Thần kinh nhị 
thập cảnh), năm Minh Mệnh 20 (1839), 
xây dựng Quốc tự Giác Hoàng (ngay 
trong kinh thành)(23). Giác Hoàng có 
nghĩa là ông vua đã giác ngộ vì Minh 
Mạng cho rằng kiếp trước mình là thầy 
tu nên dựng chùa trong kinh thành để 
tụng niệm. Chùa này năm 1885 đã bị 
triệt bỏ, dấu tích hiện còn là Tam toà. 
 

17. Quốc sử quán triều Nguyễn. Đại Nam thực lục 
chính biên, Tập 4, Viện Sử học, 1963, tr. 166 - 167. 
18. Quốc sử quán triều Nguyễn. Sđd., tr. 8, 106 và 130. 
19. Quốc sử quán triều Nguyễn. Đại Nam nhất thống 
chí, Tập 1, Nxb. Thuận Hoá, 1997, tr. 84. 
20. Chưa rõ chính xác chùa Thiền Lâm được Thừa 
Thiên Cao Hoàng hậu cho sửa năm nào nhưng phải 
trước năm bà mất là 1814. 
21. Quốc sử quán triều Nguyễn. Sđd., tr. 199-202. 
22. Quốc sử quán triều Nguyễn. Sđd., tr. 82. 
23. Quốc sử quán triều Nguyễn. Sđd., tr. 81-83. 
Cũng theo Đại Nam nhất thống chí thì xứ Thuận 
Hoá xưa có hai ngôi chùa Giác Hoàng. Chùa kia nằm 
ở x< Hiền Sĩ, huyện Phong Điền, năm Hiển Tông thứ 
30 (1720) sửa lại, ban cho 3 biển vàng… (Sđd., tr. 
206). 
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Bên cạnh đó, dưới thời Minh Mạng, 
Thuận Thiên Cao Hoàng hậu cũng bỏ 
nhiều tiền của sửa các chùa Khánh Vân, 
Quang Bảo, Bảo Sơn; An Mỹ thái trưởng 
công chúa Ngọc Ngôn sửa chùa Tuệ Lâm, 
v.v… 

Không chỉ trùng tu chùa tháp, trong 
20 năm trị vì đất nước, vua Minh Mạng 
đã 5 lần mở đại trai đàn tại chùa Thiên 
Mụ (các năm 1820, 1825, 1835, 1837, 
1838), điều này cho thấy đây là một ông 
vua rất mộ đạo Phật. 

Tại ngôi được 20 năm thì vua Minh 
Mạng băng hà. Năm 1841, ngôi báu được 
truyền cho Thái tử Miên Tông, lấy niên 
hiệu là Thiệu Trị. Ngay năm đầu lên 
ngôi, Thiệu Trị đã cấp 2.500 quan tiền để 
sửa chữa chùa Quốc Ân. Ngôi chùa này 
vốn đã bắt đầu trùng tu từ năm 1838 
(Minh Mạng 17) và kéo dài 5 năm, tới tận 
năm 1843 mới hoàn thành. Không chỉ có 
vậy, vua Thiệu Trị còn xây Quốc tự Diệu 
Đế trên đất nhà cũ của Phúc quốc công 
(phía ngoài Kinh thành). Ngôi chùa mới 
được hoàn thành cũng gồm đủ các hạng 
mục: điện Đại Giác, Bảo tháp, Tịnh xá 
Trí tuệ, lầu chuông, nhà bia, gác Đạo 
Nguyên. Công việc được hoàn thành vào 
năm Thiệu Trị 2 (1842)(24). Cùng năm 
này, Định Hoà công chúa Ngọc Ky cho 
sửa chùa Đông Thuyền (xã Dương Xuân 
Thượng - huyện Hương Thuỷ). 

Đóng góp đáng kể nhất của vua Thiệu 
Trị đối với Phật giáo xứ Huế có lẽ là việc 
xây ngôi tháp Phước Duyên năm 1845, 
hoàn chỉnh một mặt bằng tổng thể về 
chùa Thiên Mụ như ta thấy hiện nay. 
Cho tới ngày nay, Bảo tháp Phước Duyên 
cao 7 tầng không chỉ là niềm tự hào của 
chùa Thiên Mụ mà còn là biểu tượng của 
chùa tháp xứ Huế, của vẻ đẹp thắng tích 
chốn Thần Kinh. 

Với tư tưởng “cư Nho, mộ Thích”, “dĩ 
Phật, tải Nho” nên trong nửa đầu thế kỉ 
XIX, cả ba vị vua trị vì đều có những 
hành động tích cực trong việc chấn hưng 
Phật giáo: tu sửa, xây dựng chùa chiền, 
trọng dụng cao tăng. Không chỉ chùa xứ 
Huế và quanh kinh thành mà từ Bắc vào 
Nam, vô số chùa chiền đã được vua Minh 
Mạng, Thiệu Trị chu cấp tiền của, tượng 
Phật, pháp khí để trùng tu, xây dựng. 

Trong số 13 đời vua nhà Nguyễn, Tự 
Đức là ông vua tại ngôi lâu nhất. Tuy 
nhiên, 36 năm trị vì của vua Tự Đức 
(1848 - 1883) là giai đoạn xã hội có nhiều 
biến động nhất trong lịch sử nhà Nguyễn. 
Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước 
ta và với kế hoạch bình định, lấn chiếm 
từng bước, quyền lực hoàng gia ngày một 
thu hẹp. Trong nước, nhiều cuộc khởi 
nghĩa của nông dân nổ ra: khởi nghĩa Cao 
Bá Quát (1854 - 1856), khởi nghĩa Tạ Văn 
Phụng (1861 -1865), rồi giặc Cờ đen, Cờ 
vàng, Cờ trắng, v.v… Tình hình đó khiến 
các mặt văn hoá, xã hội, tư tưởng phần 
nào bị tác động mạnh, Phật giáo không 
còn được triều đình quan tâm nhiều như 
trước. Chùa chiền xứ Huế nói riêng, cả 
nước nói chung vào giai đoạn này chỉ 
được tu sửa, xây dựng bằng sự đóng góp 
của nhân dân, của chính các nhà sư đứng 
ra phát nguyện. Sự quan tâm của triều 
đình chỉ dừng lại ở vài ngôi chùa nhỏ và 
chủ yếu do vương phi, hoàng hậu đóng 
góp vì những lí do cá nhân. Ngoài chùa 
Báo Quốc được vua Tự Đức cho trùng tu 
năm 1858 và năm 1873 xây lại Tam quan 
còn có công tử Hồng Thiết ở phủ Tùng 
Thiện Vương bỏ tiền sửa chùa Viên 
Thông năm 1881. Ngoài ra còn có công 
chúa Quý Đức và công chúa Lại Đức bỏ 
400 quan tiền mua thêm ruộng cho chùa 
 
24. Quốc sử quán triều Nguyễn. Sđd., tr. 82. 
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Quốc Ân, công chúa Diên Phúc cho tu sửa 
chùa Viên Giác, v.v… 

Sau khi Tự Đức băng hà, gần như 
triều đình phong kiến nhà Nguyễn bị 
tước hết quyền lực. Việc lập vua, phế vua 
do người Pháp thao túng. Mặt khác, rất 
nhiều đại thần theo Công giáo được người 
Pháp đưa vào triều đình (Nguyễn Hữu 
Bài, Ngô Đình Khả…) 

Đối với Phật giáo, mặc dù các vị vua 
đời sau đã ban sắc tứ, hay cấp tiền tu sửa 
nhỏ cho một số ngôi chùa (chùa Ngọc Sơn 
được Bộ Lễ tấu trình vua Thành Thái cho 
tu sửa năm 1898, chùa Kim Tiên được 
ban sắc tứ năm 1939, v.v…) nhưng đây 
cũng là giai đoạn nhiều chùa tổ, chùa vua 
bị dẹp bỏ nhất: chùa Giác Hoàng bị dẹp 
bỏ năm 1889, chùa Kim Sơn năm 1908, 
chùa Long Quang năm 1919, v.v… 

Phật giáo Huế sang nửa đầu thế kỉ XX 
đã không còn được sự quan tâm của triều 
đình. Nhiều người cho đây là giai đoạn suy 
thoái thứ hai của Phật giáo Huế kể từ khi 
Nguyễn Hoàng đi trấn nhậm vùng đất 
này, nhưng nó lại là tiền đề cho phong 
trào chấn hưng Phật giáo diễn ra mạnh 
mẽ vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX. 

3. Một vài nhận xét 

Trước khi Nguyễn Hoàng vào Thuận 
Hoá, Phật giáo đã tồn tại ở vùng đất này 
và mặc dù lúc đầu là người trọng Đạo giáo 
nhưng dần dần nhận thấy sức mạnh tinh 
thần to lớn của Phật giáo cho nên Nguyễn 
Hoàng và các vị chúa về sau đã lợi dụng 
tôn giáo này trong việc thu phục nhân 
tâm, cai trị thiên hạ. Việc Nguyễn Hoàng 
cho xây dựng chùa Thiên Mụ năm 1601 
buổi đầu chắc cũng không ngoài mưu đồ 
chính trị như vậy. Với sự ngoại hộ của các 
vị chúa, Phật giáo Thuận Hóa nói riêng, 
Phật giáo Đàng Trong nói chung dần đã có 

những bước phát triển vững chắc. Nhiều 
ngôi chùa được xây dựng, trùng tu; nhiều 
nhà sư từ miền trong, từ Trung Quốc, đã 
tới đây cắm tích trượng, hoằng dương 
Phật pháp. Bên cạnh những ngôi chùa 
làng, những chùa vua, chùa tổ đã dần 
hình thành, phát triển.  

Không chỉ ban sắc tứ cho những ngôi 
chùa có sẵn, các vị chúa, vua Nguyễn còn 
trực tiếp xây dựng những ngôi chùa mới, 
bổ dụng nhà sư coi sóc để phục vụ nhu 
cầu tâm linh của triều đình và cũng phần 
nào có thể nắm giữ, chi phối một lực 
lượng xã hội đông đảo, biến Phật giáo trở 
thành công cụ phục vụ việc cai trị thiên 
hạ của triều đình. Việc vua Gia Long bắt 
kê khai danh tính, quán chỉ của sư sãi; 
vua Minh Mạng cho khảo thí các nhà sư 
đã cho thấy trong buổi đầu Phật giáo vẫn 
nằm dưới quyền kiểm soát của triều đình. 

Nếu ở giai đoạn đầu mới chỉ có các vị 
chúa quan tâm tới việc tu bổ chùa tháp 
thì giai đoạn sau, nhiều hoàng hậu, 
vương phi, công chúa cũng quan tâm 
đóng góp tiền bạc tu sửa, cho thấy sự 
quan tâm sâu rộng hơn của triều đình đối 
với Phật giáo và có lẽ điều đó cũng góp 
phần khiến số lượng chùa tháp nhiều lên 
ở Phú Xuân, đưa Huế thành trung tâm 
Phật giáo vào thế kỉ XIX. 

ở cả hai thời kì có thể thấy: Khi quyền 
lực chính trị của triều đình không còn thì 
cũng là lúc Phật giáo Thuận Hóa bước vào 
giai đoạn suy thoái. Chùa chiền bị bỏ hoang, 
đổ nát, các nhà sư phiêu tán, thậm chí vào 
giai đoạn cuối thế kỉ XIX, nhiều ngôi chùa 
còn bị triều đình ra lệnh dẹp bỏ. Tuy nhiên, 
Phật giáo không những không mất đi mà 
còn trở thành một tôn giáo lớn, một nền 
tảng tư tưởng văn hóa lớn với hàng nghìn 
năm lịch sử, tồn tại và phát triển cùng với 
sự thăng trầm của dân tộc./. 


